
Y học thực hành (866) - số 4/2013  
  
  
 

143 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MULTIPLEX PCR PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH TYPE HPV GÂY BỆNH 
 

Vũ Xuân Nghĩa, Hoàng Anh Tuấn 
Học viện Quân y 

 
TÓM TẮT 
HPV (Human Papilloma Virus) gây ung thư cổ tử 

cung, đặc biệt nhóm nguy cơ cao (High-Risk). Trong 
nghiên cứu này, chúng tôi ứng dụng multiplex-PCR 
phát hiện và định type HPV. 100 phụ nữ có độ tuổi từ 
22-57 (trung bình 34) được lấy dịch cổ tử cung và chạy 
M-PCR. Kết quả, 28 trong 100 mẫu dương tính với 
HPV (28%). Trong đó, type 18 chiếm 26%, type 18/16 
chiếm 1% và type 6/11 chiếm 1%. Tỉ lệ này cho thấy tỉ 
lệ nhiễm type 18 chiếm chủ yếu và một phần nhỏ là 
đồng nhiễm 18/16 và 6/11. Nhưng chúng điều thuộc 
nhóm HR dễ gây ung thư cổ tử cung ở người. 

Từ khóa: HPV, M-PCR 

summary 
HPV (Human Papilloma Virus) causes cervical 

cancer, particularly, in high-risk groups (HR). In this 
study, multiplex-PCR was applied to detect and type 
HPV. The M-PCR was performed on 100 cervical 
preservcyt fluid specimens collected from women with 
age from 22 to 57 (mean 34). As a result, 28 of the 100 
samples tested positive for HPV (28%). Of these, 26% 
type 18, type 18/16 up 1% and type 6/11 accounted for 
1%. This ratio shows that the prevalence of type 18 is 
dominated in all and a small percentage is co-infected 
with 18/16 and 6/11. But the types HPV is belonged to 
the HR group can cause to cervical cancer in humans. 

Keywords: HPV, M-PCR 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
HPV có vật chất di truyền là DNA mạch đôi, có 

nhiều type khác nhau và thuộc họ Papovaridae. Là 
một tác nhân gây ung thư  cho phụ nữ đứng thứ hai 
trên thế giới. Ngoài ra, HPV thuộc nhóm nguy cơ cao 
cũng là nguyên nhân gây ung thư âm đạo, ung thư âm 
hộ, ung thư hậu môn, ung thư dương vật, ung thư đầu 
và cổ. Có khoảng 100 loại HPV, trong 40 loại gây bệnh 
ở cơ quan sinh dục con người, có 15 loại được liệt vào 
hạng "độc" tạo nguy cơ cho sức khỏe. Hai loại thông 
thường nhất là HPV-16 và HPV-18 có khả năng nhiễm 
sâu vào cổ tử cung phụ nữ (3-10%), sau đó làm thay 
đổi mô tử cung và gây bệnh ung thư cổ tử cung. Loại ít 
độc hơn, HPV-6 và HPV-11, có thể gây 90% chứng 
mụn cóc (mào gà) của cơ quan sinh dục. Loại nhẹ gây 
chứng mụn cóc ở tay là (HPV-2) và bàn chân là (HPV-
1). 

Phát hiện DNA HPV và xác định loại HPV rất quan 
trọng đối với nghiên cứu lịch sử tự nhiên của HPV, phát 
triển vắc xin và chăm sóc bệnh nhân. Hơn nữa, xác 
định kiểu gen của HPV để nghiên cứu các triệu chứng 
lâm sàng và dịch tể học của các trường hợp nhiễm 
HPV, dùng thử vắc xin… Có vài phương pháp để xác 
định kiểu gen của HPV như dùng  probe trực tiếp với 
Southern blot và lai in-situ, các phương pháp khuếch 
đại tín hiệu HC2 (hydrid capture II), và phương pháp 

PCR. Các phương pháp này có độ đặc hiệu, độ nhạy, 
độ phức tạp và chi phí khác nhau.  

Phương pháp M-PCR là phương pháp thực hiện 
đơn giản, giá thành hạ và có thể thực hiện tại các trung 
tâm y tế trang bị không quá hiện đại. Bởi vậy, trong 
nghiên cứu này chúng tôi ứng dụng M-PCR với cặp 
mồi đặc hiệu phát hiện, định type HPV trên bệnh nhân 
nghiên cứu. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Mẫu nghiên cứu: 100 mẫu dịch cổ tử cung được lấy 

từ phụ nữ đến khám tại Trung tâm nghiên cứu ứng 
dụng Sinh - Y - Dược - Học viện Quân y từ tháng 1 đến 
tháng 3 năm 2013. 

Chuẩn bị mẫu: Mẫu nghiên cứu được tách chiết 
DNA khi sử dụng kit Dneasy tissue Kit (Qiagen, 
Germany) theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Cặp mồi nghiên cứu: các cặp mồi được thiết kế và 
sử dụng từ tác giả trước đây, đặc hiệu cho mỗi type 
HPV (6,11,16,18,26,31). 

Multiplex PCR: sử dụng mPCR qiagen kit (Qiagen, 
Germany). Qui trình được thực hiện: giai đoạn duỗi 
xoắn 950 trong 15 phút, 940 trong 30”, 650 trong 90”, 720 
trong 90” chạy 30 vòng và giai đoạn kéo dài ở 720 trong 
10’. Sản phẩm PCR phân tích bằng agarose 2% 
nhuộm với ethidium bromide, kích cỡ được so sánh với 
DNA chuẩn 100bp (Fermentas International, Canada). 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
Để ứng dụng M-PCR phát hiện và định type HPV 

trong mẫu bệnh phẩm, các cặp mồi đặc hiệu được kết 
hợp trong phân tích mỗi mẫu được chuẩn hóa trước khi 
sử dụng. 

Trong 100 mẫu dịch cổ tử cung được phân tích bởi 
M-PCR với những cặp mồi đặc hiệu. Nhóm nguy cơ 
cao dương tính được phát hiện khi là nhóm HR hoặc có 
thể HR type HPV và nhóm không thuộc nhóm nguy cơ 
cao khi chúng là nhóm nguy cơ thấp hoặc không phát 
hiện HPV.  

 

 
Hình 1: Hình ảnh sản phẩm PCR sau khi chạy M-PCR và phân tích 
trên agarose 2%.  Mẫu 20,21,22,24 âm tính; mẫu 23 dương tính 

(300bp) thuộc type HPV 18 
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Hình 2: Sản phẩm PCR của M-PCR được phân tích trên agarose 
2%. M: DNA chuẩn 100bp; A2,3,4,5,7,8,9: type HPV 18 kích cỡ 
band 300bp; A1: type HPV 16/18 (467bp; 300bp); A6: type HPV 

6/11 (sản phẩm >300 bp) 
 
  Kết quả cho thấy, M-PCR với những cặp mồi 

đặc hiệu có khả năng phát hiện nhiều type HPV đồng 
nhiễm. Trong 100 mẫu nghiên cứu, M-PCR phát hiện 
28 mẫu dương tính với nhiều type HBV khác nhau. 
Type HBV 18 được phát hiện trong 26 mẫu/100 mẫu 
(26%), trong khi đó phát hiện 2 mẫu đồng thời nhiễm 2 
type HPV, 1 mẫu đồng nhiễm 16/18 và 1 mẫu đồng 
nhiễm 6/11. Bước đầu nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ nhiễm 
trong cộng đồng đối với HPV là 28%, chủ yếu là nhiễm 
type HPV 18 (26%). Kết quả này cũng tương đồng với 
nghiên cứu của Floria J. Schweigert khi nghiên cứu 
trên 100 mẫu dịch cổ tử cung thấy có 21% dương tính 
với HPV khi thực hiện phương pháp M-PCR. Theo 
Schiffman M, tỉ lệ nhiễm HPV trong đó type HPV 16, 
18 chiếm tỉ lệ 70% gây ung thư cổ tử cung. Trong 
nhóm nghiên cứu 100 mẫu của chúng tôi, có tới 26% 
nhiễm type HPV 18, điều này cho thấy số bệnh nhân 

nhiễm type  HPV 18 có nguy cơ cao ung thư cổ tử 
cung. 

KẾT LUẬN 
Nghiên cứu ứng dụng M-PCR phát hiện và định 

type HPV trong 100 mẫu nghiên cứu, kết quả cho thấy 
tỉ lệ nhiễm là 28%, trong đó nhiễm type HPV 26% phần 
còn lại đồng nhiễm 18/16 và 6/11. Điều này cho thấy, 
sự nhiễm tiềm ẩn type HPV thuộc nhóm nguy cơ cao 
gây ung thư cổ tử cung. 
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MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG CỦA U NANG BUỒNG TRỨNG  

ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG 
 
Lê Hoài Chương - Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 

 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm cận lâm sàng của u nang 

buồng trứng được phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Phụ 
sản Trung ương.  

Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 
được thực hiện theo phương pháp hồi cứu mô tả dựa 
trên các dữ liệu, hồ sơ bệnh án mổ u buồng trứng qua 
nội soi lưu trữ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 
2001 là 120 bệnh nhân, năm 2010 là 426 bệnh nhân.  

Kết quả: Tỉ lệ chẩn đoán đúng vị trí u trên siêu âm: 
Năm 2001 là  98,3%. Năm 2010 là 96,2%. Tính chất 
của khối u trên siêu âm năm 2001: Trống âm là 29,2%, 
giảm âm 21,7%, tăng âm 15%, âm hỗn hợp 30,8%, có 
vách có nhú 3,3%, năm 20101: Trống âm là 17,6%, 
giảm âm 20,97%, tăng âm 18,8%, âm hỗn hợp 36,2%, 
có vách có nhú 6,6%.Tính chất của khối u trên siêu âm  
giữa 2 năm là khác nhau với p < 0,01. Năm 2001 xét 
nghiệm CA-125 chưa được thực hiện. Năm 2010 xét 
nghiệm này được thực hiện ở tất cả các bệnh nhân 
UNBT. CA-125 < 35 UI/ml là 76,5%; CA-125 ≥ 35 

UI/ml là 23,5%. Năm 2001: Không làm CT – scanner 
và MRI Năm 2010: CT – scanner có 2,1%; MRI có 
0,9%.  

Kết luận: Siêu âm phù hợp về tính chất khối u 
buồng trứng so với nội soi rất cao, năm 2001 là 97,5%; 
năm 2010 là 93,2%. Xét nghiệm CA-125 năm 2001 
không làm, năm 2010 có 100% bệnh nhân được làm. 

Từ khóa: u buồng trứng, cận lâm sàng.  
SUMMARY 

Objective: Describe the sub-clinical manifastation of 
ovarian cysts in patients who had laparoscopic surgery 
at National Hospital of Obstetrics and Gynecology in 
2001 and 2010.  

Method: retrospective described study was based 
on records and data stored in the store of NHOG; there 
were 120 records in 2001 and 426 records in 2010.  

Results: The rate of correct diagnosis in tumor 
location by ultrasound: 2001 was 98.3%, 2010 was 
96.2%. The characteristc of the tumor on ultrasound in 


